
Trường Đ.H. Kiến Trúc                            Hướng dẫn 

 Bộ môn giao thông                 Nội dung đồ án tổng hợp 

                               Chuyên ngành giao thông đô thị 

Chương 1: 

Những quy định chung 

1.1 /   ý nghĩa của đồ án. 

 Đồ án tổng hợp là một đồ án mang tính chất tổng hợp những kiến thức 
sau thòi gian học tập 8 học kỳ.  Đồ án tổng hợp phải đạt được các yêu cầu sau: 

 Vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết một vấn đệ cụ thể được 
đặt ra thông qua một đồ án thiết kế.  Phát huy tính sáng tạo trong các phương án 
thiết kế đạt được những yêu cầu khoa học và công nghệ của chyên ngành đặt ra. 

Thể hiện kỹ năng nghề nghiệp trong việc nghiên cứu và thể hiện một đồ 
án, khả năng trình bày và bảo vệ ý đồ thiết kế của mình. 

1.2 /   Đề tài tổng hợp. 

 Đề tài tổng hợp do bộ môn Giao thông đô thị giao.  Giáo viên hướng dẫn 
đồ án tổng hợp do bộ môn phân công. 

 Đề tài chuyên ngành giao thông đô thị có thể bao gồm  các nội dung sau: 

 Quy hoạch mạng lưới giao thông một đô thị. 

 Thiết kế hệ thống giao thông một khu chức năng đô thị. 

 Thiết kế một tuyến đường đô thị. 

 Thiết kế quy hoạch nhà ga, cảng, bến xe. 

 Thiết kế công trình phục vụ giao thông đô thị. 

 Thiết kế nút giao thông đô thị. 

Trong một đề tài có thể bao gồm môt vài nội dung nêu trên tuỳ theo vấn 
đề cần giải quyết đặt ra.  Có thể có nội dung chính và nội dung phụ, để đồ án 
đạt được yêu cầu toàn diện. 

Nếu sử dụng đồ án hiện có để làm đề tài đồ án mới, giáo viên hướng dẫn 
phải thay đổi thông số hiện trạng và cơ cấu đô thị nhằm mục đích tạo điều kiện 
cho sinh viên độc lập suy nghĩ lựa chọn và tính toán thiết kế. 
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1.3 /   Thành phần đồ án và hình thức thể hiện. 

 Đồ án tổng hợp gồm các bản vẽ và thuyết minh. 

Bản vẽ: 

 Bản vẽ có thể thể hiện màu hoặc đen trắng trên giấy khổ A0 , A1 

 Những hình vẽ lớn có thể thể hiện trên bản vẽ ghép các mảnh theo 
kích thước quy định . 

 Trên một bản vẽ có thể  thể hiện một vài nội dung.  Những nội dung 
thể hiện trên một bản vẽ có liên quan với nhau. 

 Khung tên được quy định thống nhất.  Các Khung tên phải có chữ ký 
của giáo viên hướng dẫn phần chuyên môn đó. 

 Các bản đồ phải có tỷ lệ thông dụng.  Khi thể hiện các sơ đồ không 
theo các tỷ lệ không thông dụng thì phải thay tỷ lệ bằng tỷ lệ xích. 

 Số lượng bản vẽ tính ra tờ A0  Không ít hơn 4 tờ và không vượt quá 6 
tờ.  Số lượng bản vẽ không nằm trong phạm vi vừa nêu sẽ bị trừ điểm. 

 Thuyết minh: 

 Thuyết minh đồ án tổng hợp trìh bày trên khổ giấy A4.  Co chữ 14 
dãn dòng 1.5 , lề trái 3.5 , lề trên 3.5 , lề dưới 3 , lề phải 2.5 , số trang 
để ở trên ở giữa. 

 Thuyết minh có bìa ngoài bìa mềm. Bìa ngoài có nội dung : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường đại học kiến trúc hà nội 

khoa đô thị - Bộ môn giao thông 

 

(Họ tên sinh viên) 

Đồ án tổng hợp: 

Tên đề tài 

Chuyên ngành giao thông đô thị 

 

 

 
Hà nội 200... 
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 Bìa hai có nội dung như dưới đây, với đầy đủ chữ ký của các giáo viên 
hướng dẫn: 

 

Trường đại học kiến trúc hà nội 
khoa đô thị - Bộ môn giao thông 

 

Đồ án tổng hợp: 

Tên đề tài 

Chuyên ngành giao thông đô thị 

Họ tên sinh viên thực hiện đề tài 

 
Giáo viên hướng dẫn phần ...   Họ tên , Chữ ký 
Giáo viên hướng dẫn phần ...   Họ tên , Chữ ký 

 
 
 
 
 

 
Hà nội 200... 

Bố cục của thuyết minh đồ án gồm các phần chính sau: 

 Trang ghi ơn 

 Mục lục 

 Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt 

 Lời giới thiệu 

 Nội dung chính của đồ án tổng hợp (xem phần hướng dẫn ở các 
chương sau) 

 Tài liệu tham khảo 
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Chương 2 

Nội dung đồ án. 

 Căn cứ theo đề tài đã được giao mà đồ án tổng hợp phần giao thông có 
nội dung chính sau: 

 Phần quy hoạch giao thông đô thị và khu chức năng. 

 Thiết kế tuyến đường phố trong quy hoạch đã được thiết kế. 

 Thiết kế chi tiết nút giao thông hoặc công trình phục vụ giao thông. 

2.1 /  Nội dung phần quy hoạch giao thông. 

 Với nội dung đồ án quy hoạch giao thông, đề tài quy hoạch giao thông 
một đô thị & khu chức năng đô thị với quy mô phù hợp. Do yêu cầu của đồ án, 
đô thị được  chọn làm đồ án tổng hợp là những đô thị loại 4, 5, nếu đô thị lớn 
chỉ thực hiện một khu với giới hạn là các đường phố chính. Khu chức năng đô 
thị với tỷ lệ nhỏ nhất là 1/2000, chọn khu đô thị có quy mô vừa phải để có thể 
thể hiện trọn vẹn trên một tờ giấy A0. Quy mô và tỷ lệ bản đồ do thày giáo 
hướng dẫn chỉ đạo. 

Bản vẽ: 

1. Sơ đồ liên hệ vùng. Chỉ thể hiện kích hình vẽ nhỏ ở một phần của bản vẽ 
khác kết hợp. 

2. Bản đồ hiện trạng của đô thị thiết kế quy hoạch. 

3. Cơ cấu quy hoạch giao thông 2 phương án 

4. Quy hoạch mạng lưới giao thông phương án chọn tỷ lệ 1/10000, 1/5000 
hoặc 1/2000 tuỳ theo quy mô đô của đô thị, với các nội dung: 

 Các khu chức năng đô thị 

 Những vị trí quy hoạch sân bay, nhà ga dường sắt, bến xe bãi đỗ xe, 
cảng đường thuỷ kèm theo những số liệu có liên quan đến các hạng 
mục vừa nêu. 

 Phân cấp hạng các tuyến giao thông trong quy hoạch. 

 Các mặt cắt ngang đường các tuyến đường chính, các chỉ tiêu kỹ 
thuật của lưới đường như mật độ lưới đường, tỷ lệ đất giao thông so 
với diện tích đô thị,  diện tích giao thông tính cho đầu người v...v.  

 Chi tiết hoá các nút giao thông quan trọng. 

 Các bảng biểu thống kê kết quả thiết kế  
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5. Quy hoạch chi tiết mạng lưói giao thông của một khu chức năng đô thị tỷ 
lệ 1/2000 hay 1/1000 , 1/500 tuỳ theo quy mô của khu đã lựa chọn với các 
nội dung: 

 Những vị trí quy hoạch chi tiết các bộ phận của lưới giao thông kèm 
theo những số liệu có liên quan đến các hạng mục vừa nêu. 

 Phân cấp hạng các tuyến giao thông trong quy hoạch. 

 Các mặt cắt đường các tuyến đường với vị trí hệ thống đường dây 
đường ống nổi và ngầm, cây xanh v...v.  

 Chi tiết hoá các cấu tạo của đường, kết cấu áo đường, hệ thống thu 
nước mưa,  

 Những thông số hình học của các tuyến đường chính trong khu vực 
thiết kế. 

 Cắm mốc xây dựng lưới đường làm cơ sở cho việc cắm  mốc xây 
dựng đô thị. 

 

2.2 /  Nội dung thiết kế  tuyến đường phố. 

 Thiết kế tuyến đương phố, đề tài phải là một tuyến đường trong đô thị đã 
được thiết kế ở phần trên với các khống chế do quy hoạch đã xác định. 

Bản vẽ: 

4.   Bản đồ địa hình hiện trạng tuyến tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/1000. 

5.   Bình đồ tuyến thiết kế, tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/1000, chọn phương án mặt bằng, 
thể hiện trên nền địa hình. Phải tuân theo những khống chế do quy hoạch 
mạng lưới đã xác định. 

6.   Hai phương án trắc dọc tuyến tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/1000 , tính khối lượng đất 
để so sánh phương án. 

7.   Mặt bằng tuyến phương án chọn tỷ lệ 1/500 , trên địa hình hiện trạng thể 
hiện nét mờ.  Nội dung cần thể hiện: 

 Các bộ phận của đường dải phân cách, bó vỉa, đường đỏ, chỉ giới xây 
dựng, mặt bằng những công trình kiến trúc quy hoạch trên tuyến 
đường phố, các lối rẽ vào công trình kiến trúc. 

 Các cọc thiết kế với cao độ thiên nhiên cao độ thiết kế.  Toạ độ góc 
chuyển hướng, các mốc xây dựng dường và công trình. 
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 Vị trí hệ thống thoát nước cho đường phố , hệ thống công trình ngầm 
chính. 

8.  Trắc dọc thiết kế tuyến đường tỷ lệ 1/500. 

9.  Mặt cắt ngang đường thiết kế, các mặt cắt điển hình.  Mặt cắt ngang thi công 
nền chính.  Những mặt cắt chi tiết để tính thể tích đất chỉ thể hiện trong 
thuyết minh. 

10.  Thiết kế chi tiết kết cấu áo đường mềm hoặc đường cứng. 

Thuyết minh: 

 Thuyết minh là điều kiện cần để đồ án hợp lệ 

 Thuyết minh viết ngắn gọn xúc tích, chỉ trình bày những yếu tố có liên 
quan tới đồ án 

 

Chương 3. 

Hướng dẫn, kiểm tra tiến độ, đánh giá đồ án. 

3.1. Hướng dẫn, kiểm tra tiến độ. 

 Đồ án được thực hiện trong thời gian 13 tuần lễ kể từ khi được giao 
đề tài. 

 Trong thời gian làm đồ án tổng hợp, sinh viên phải chấp hành nghiêm 
chỉnh các quy định của giáo viên hướng dẫn, Bộ môn Giao thông, 
Khoa Đô thị 

 Định kỳ sẽ tổ chức kiểm  tra tiến độ, nếu hai lần sinh viên không đảm 
bảo tiến độ sẽ có thể bị đình chỉ làm đồ án tổng hợp. 

 Khuyến khích sinh viên sử dụng công nghệ thông tin vào việc thiết 
kế và thể hiện đồ án.  Việc sử dụng công nghệ thông tin chỉ thực hiện 
khi sinh viên đã nắm vững công nghệ tính toán và thể hiện bản vẽ 
không dùng máy tính.  

 Sinh viên sao chép dưới bất kỳ hình thức nào một phần hoặc toàn bộ 
bản vẽ của người khác sẽ bị sử lý kỷ luật theo quy chế hiện hành. 

 Nộp đồ án tại phòng 902 (tầng 9 nhà 9 tầng)  

Thời gian từ    15h    đến  17h    ngày  17    tháng  11    năm 2004  
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3.2. Đánh giá kết quả, chấm đồ án. 

 Điểm đồ án được chấm theo thang điểm 10. Các phần của đồ án được 
chấm chính xác tới 0.25 điểm, điểm toàn phần của đồ án được làm tròn tới 1 
điểm (có xét tới quá trình thực hiện đồ án). Phần nào đạt yêu cầu mới được 
điểm. 

 Bộ môn tổ chức cho sinh viên bảo vệ đồ án tổng hợp theo nhóm , mỗi 
nhóm có 2 thày chấm bài. 

 Các phần được phân bổ điểm như sau: 

3.2.1. Phần quy hoạch giao thông - (4 điểm).  

Bản vẽ - (3.5 điểm). 

• Sơ đồ liên hệ vùng. Bản đồ hiện trạng của đô thị thiết kế quy hoạch - (0.5 
điểm):  

 Sơ đồ liên hệ vùng. Bản đồ địa hình - (0.25 điểm). 

 Có đánh giá hiện trạng kiến trúc và giao thông - (0.25 điểm) 

• Cơ cấu quy hoạch mạng lưới giao thông 2 phương án thể hiện trên cùng một 
tờ giấy - (0.5 điểm): 

 Giao thông đối ngoại, giao thông đô thị (các tuyến đường chính đô 
thị và đường liên khu vực). Không khống chế tỷ lệ - (0.25 điểm). 

 Phân tích lựa chọn phương án, có bản thống kê các yếu tố phân tích 
lựa chọn phương án - (0.25 điểm). 

• Quy hoạch mạng lưới giao thông phương án chọn tỷ lệ 1/10000, 1/5000 
hoặc 1/2000 - (1.5 điểm): 

 Các khu chức năng đô thị, những vị trí quy hoạch sân bay, nhà ga 
dường sắt, bến xe bãi đỗ xe, cảng đường thuỷ - (0.25 điểm). 

 Những số liệu có liên quan đến các hạng mục - (0.25 điểm).  

 Phân cấp hạng các tuyến giao thông trong quy hoạch. Các mặt cắt 
ngang đường các tuyến đường chính - (0.25 điểm). 

 Bảng biểu thống kê các chỉ tiêu kỹ thuật của lưới đường như mật độ 
lưới đường, tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đô thị,  diện tích giao 
thông tính cho đầu người v...v - (0.25 điểm).  

 Chi tiết hoá các nút giao thông quan trọng - (0.5 điểm). 
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• Quy hoạch chi tiết mạng lưói giao thông của một khu chức năng đô thị tỷ lệ 
1/2000 hay 1/1000 , 1/500 theo quy mô của khu đã lựa chọn - (1 điểm): 

 Những vị trí quy hoạch chi tiết các bộ phận của lưới giao thông Phân 
cấp hạng các tuyến giao thông trong quy hoạch kèm theo những số 
liệu có liên quan đến các hạng mục - (0.25 điểm) 

 Các mặt cắt đường các tuyến đường với vị trí hệ thống đường dây 
đường ống nổi và ngầm, cây xanh. Chi tiết hoá các cấu tạo của 
đường, kết cấu áo đường, hệ thống thu nước mưa v...v - (0.25 điểm).  

 Những thông số hình học của các tuyến đường chính trong khu vực 
thiết kế. Cắm mốc xây dựng lưới đường làm cơ sở cho việc cắm  mốc 
xây dựng đô thị (0.5 điểm). 

Thuyết minh - (0.5 điểm). 

Thuyết minh là phần quan trọng của đồ án không thể thiếu. Không có 
thuyết minh đồ án không hợp lệ. 

Thuyết minh phân tích sự lựa chọn phương án giao thông, không sao 
chép những phần không liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ được giao. 

3.2.2. Phần thiết kế tuyến đường phố - (6 điểm).   

 Thiết kế tuyến đương phố, đề tài phải là một tuyến đường trong đô thị đã 
được thiết kế ở phần trên với các khống chế do quy hoạch đã xác định. Tuyến 
đường phải có ít nhất 1 đường cong nằm, 1 đường cong đứng. 

Bản vẽ - (4.5 điểm): 

Phần thiết kế sơ bộ - (2.25 điểm): 

• Mặt cắt ngang đường điển hình với đầy đủ các yếu tố của đường: các bộ 
phận của đường, độ dốc ngang đường, công trình ngầm cơ bản của đô thị, 
cây xanh, cột điện, kích thước các bộ phận của mặt cắt ngang, thể hiện mặt 
cắt ngang hiện trạng (đối với đường cải tạo) để thể hiện phương án mở rộng 
mặt cắt ngang - (0.25 điểm). 

• Bình đồ tuyến thiết kế, tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/1000, 1 phương án mặt bằng 
theo quy hoạch đã khống chế, thể hiện trên nền địa hình. Phải tuân theo 
những khống chế do quy hoạch mạng lưới đã xác định. Nếu tuyến đường 
chưa có quy hoạch khống chế thì phải có 2 phương án tuyến và mặt bằng 
tuyến - (1 điểm): 
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 Mặt bằng với các yếu tố: tim đường, cọc chi tiết và các cọc tại các 
điểm đặc biệt rải theo tim đường, dải phân cách, bó vỉa, lát hè vv... 
công trình kiến trúc quy hoạch mới (nếu có) - (0,5 điểm). 

 Thông số đường cong nằm, toạ độ các điểm đầu cuối tuyến, các điểm 
chuyển hướng, cống thoát nước trên bình đồ, bảng thống kê so sánh 
phương án tuyến (đối với đường chưa có quy hoạch) vv... - (0,5 
điểm). 

• Hai phương án trắc dọc tuyến tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/1000 , tính khối lượng đất 
để so sánh phương án - (1 điểm): 

 Hai trắc dọc tuyến với đầy đủ các yếu tố: đường cong đứng, đường 
cong nằm, cao độ so sánh, cao độ thiên nhiên, cao độ thiết kế, cao độ 
thi công của các cọc chi tiết và các cọc Tđ , Tc , P , các cọc tại điểm 
đặc biệt, vị trí cống và đường kính cống ngang đường - (0.75 điểm). 

 Bảng tính công tác đất cho mỗi phương án - (0.25 điểm). 

 

Phần thiết kế kỹ thuật - (2.25 điểm): 

 Đoạn tuyến lựa chọn để thiết kế kỹ thuật có chiều dài từ 500 m tới 550 m 
sao cho bố trí vừa với tờ giấy A0 (bố trí ngang giấy 1200 mm). Đoạn tuyến phải 
có đường cong nằm, nút giao thông. Tuyến có cấp hạng sao cho VTK ≥ 60 km/h. 

• Mặt cắt ngang đường điển hình với đầy đủ các yếu tố của đường: các bộ 
phận của đường, độ dốc ngang đường, công trình ngầm cơ bản của đô thị, 
cây xanh, cột điện, kích thước các bộ phận của mặt cắt ngang, thể hiện mặt 
cắt ngang hiện trạng (đối với đường cải tạo) để thể hiện phương án mở rộng 
mặt cắt ngang. Mặt cắt ngang thi công điển hình cho các khu vực đào đắp 
khác nhau - (0.25 điểm). 

• Mặt bằng tuyến phương án chọn tỷ lệ 1/500 , trên địa hình hiện trạng thể 
hiện nét mờ - (1 điểm): 

 Biên tập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500, bổ xung hiện trạng địa hình 
địa vật cho phù hợp với tỷ lệ (nếu chỉ phóng to tỷ lệ bản đồ lên thì sẽ 
không được tính điểm) - (0.25 điểm).  

 Các bộ phận của đường dải phân cách, bó vỉa, đường đỏ, chỉ giới xây 
dựng, mặt bằng những công trình kiến trúc quy hoạch trên tuyến 
đường phố, các lối rẽ vào công trình kiến trúc, nút giao thông (nếu 
chỉ phóng to tỷ lệ bản đồ lên thì sẽ không được tính điểm) - (0.25 
điểm). 

 9



 Các cọc thiết kế với cao độ thiên nhiên cao độ thiết kế phù hợp với 
trắc dọc.  Toạ độ góc chuyển hướng, các mốc xây dựng dường và 
công trình. Thông số đường cong nằm (có đường cong chuyển tiếp). 
Vị trí hệ thống thoát nước cho đường phố , hệ thống công trình ngầm 
chính - (0.5 điểm). 

• Trắc dọc thiết kế tuyến đường tỷ lệ 1/500, (nếu chỉ là phóng to trắc dọc sơ 
bộ thì sẽ không được tính điểm) - (0.5 điểm): 

 Trắc dọc tuyến với đầy đủ các yếu tố: đường cong đứng, đường cong 
nằm, cao độ khống chế cao độ so sánh, cao độ thiên nhiên, cao độ 
thiết kế, cao độ thi công của các cọc chi tiết và các cọc Tđ , Tc , P , 
các cọc tại điểm đặc biệt, vị trí cống và đường kính cống ngang 
đường - (0.25 điểm). 

 Bảng tính công tác đất cho phương án - (0.25 điểm). 

• Tích luỹ và điều phối đất dọc ngang - (0,25 điểm).  

• Thiết kế chi tiết kết cấu áo đường mềm hoặc đường cứng - (0,25 điểm). 

 

Thuyết minh - (1 điểm). 

 Thuyết minh là phần quan trọng của đồ án không thể thiếu. Không có 
thuyết minh đồ án không hợp lệ. 

Thuyết minh viết ngắn gọn xúc tích, chỉ trình bày những yếu tố có liên 
quan tới đồ án. 

 Phải có thuyết minh tính toán thông số kỹ thuật tuyến theo cấp hạng 
đường, các tính toán lựa chọn phương án cụ thể, tính toán 2 phương án kết cấu 
áp đường để lựa chọn, mặt cắt ngang thi công đường cho thiết kế kỹ thuật. 

 

      Chủ nhiệm bộ môn Giao Thông. 

 

 

 

       Phạm  HữuĐức 
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